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Lời giới thiệu tập 5 

Tập 5 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, bao 

gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết, thư từ, điện văn, báo cáo (gọi 

chung là tác phẩm) của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1-1-1947 đến cuối 

tháng 12-1948, thể hiện sâu sắc, phong phú những quan điểm, chiến 

lược, sách lược cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta 

trong hai năm đầu của công cuộc kháng chiến, kiến quốc. 

Nhận diện đúng bản chất của kẻ thù, đánh giá chính xác tình hình, 

tương quan lực lượng giữa ta và địch, trên cơ sở đó hoạch định đường lối 

kháng chiến, kiến quốc đúng đắn là nội dung nổi bật của những tác 

phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tập này. 

Với dã tâm cướp nước ta một lần nữa, thực dân Pháp buộc cả dân tộc 

ta phải đứng lên kháng chiến. Súng đã nổ, máu đã đổ cho cả hai phía; 

nhiều làng mạc, thành phố đã bị tàn phá, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

Đảng và Nhà nước Việt Nam vẫn cố gắng đến mức cao nhất trong việc tìm 

giải pháp chấm dứt chiến tranh. Người đã nhiều lần thay mặt Chính phủ 

ta gửi điện, thư tới Chính phủ và nhân dân Pháp và khẳng định: “Chúng 

tôi bắt buộc phải chiến đấu, chống bọn thực dân phản động đang mưu mô 

xẻ cắt Tổ quốc chúng tôi, đưa chúng tôi vào vòng nô lệ và gieo rắc sự chia rẽ 

giữa hai dân tộc Pháp và Việt. Nhưng chúng tôi không chiến đấu chống 

nước Pháp mới và quốc dân Pháp, chúng tôi lại còn muốn hợp tác thân ái” 

(tr. 3). Nêu cao thiện chí hòa bình, Người nói: “Chính phủ và nhân dân 

Pháp chỉ cần có một cử chỉ công nhận độc lập và thống nhất của nước Việt 

Nam là chấm dứt được những tai biến này; hòa bình và trật tự sẽ trở lại 

ngay tức khắc” (tr. 15). Đáp lại thiện chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là 

thái độ hiếu chiến và ngoan cố của các thế lực thực dân phản động Pháp, 
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khả năng vãn hồi hòa bình đã bị họ cắt đứt. Cả dân tộc ta chỉ còn một con 

đường - như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Phải nhất tề đứng lên 

cầm súng chiến đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc vừa giành lại được. 

Nhân dân Việt Nam bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp trong điều kiện tương quan lực lượng rất chênh lệch. Thực dân 

Pháp tuy là đế quốc già nua, bị tổn thất nhiều sau Chiến tranh thế giới 

thứ hai, nhưng chúng được các lực lượng đế quốc hùa vào giúp sức. 

Chúng có đội quân xâm lược chính quy gồm hàng chục vạn binh lính, sĩ 

quan nhà nghề, được trang bị các loại vũ khí hiện đại. Dân tộc ta vừa 

giành được độc lập, nhân dân ta đã có Nhà nước, nhưng vừa khai sinh 

chưa được nước nào công nhận về mặt ngoại giao; Đảng ta vừa trở thành 

Đảng cầm quyền, kinh nghiệm lãnh đạo Nhà nước, tổ chức lãnh đạo đấu 

tranh vũ trang và chiến tranh cách mạng còn thiếu; quân đội ta còn non 

trẻ, được thành lập từ các đội võ trang tuyên truyền, còn nghèo về trang 

bị vũ khí, kỹ thuật. Trong điều kiện và hoàn cảnh ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

được cả dân tộc ủy thác là người cầm lái con thuyền cách mạng. Người là 

linh hồn của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. 

Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước, ý chí quật cường. Tinh 

thần ấy càng sôi nổi khi đất nước bị xâm lăng. Thúc giục lòng yêu nước 

của các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước 

của cha ông, vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác -

Lênin về chiến tranh cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã 

khẳng định: Đường lối, phương châm kháng chiến của ta là toàn dân, 

toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính. Đầu Xuân Đinh Hợi 

(1947), lời Chúc năm mới của Người là tiếng kèn xung trận: 

“Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió, 

Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông. 

Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, 

... 

Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi! 

Thống nhất độc lập, nhất định thành công!” (tr. 20). 
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Kháng chiến toàn dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải thích: 

nghĩa là “mỗi công dân là một chiến sĩ. Mỗi làng là một chiến hào” (tr.179); 

nghĩa là Thi đua ái quốc: “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, 

gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh 

đấu trên mặt trận: Quân sự, Kinh tế, Chính trị, Văn hóa” (tr. 556). Đó vừa 

là kháng chiến toàn dân, vừa là kháng chiến toàn diện, vừa diệt giặc ngoại 

xâm, vừa kiến quốc trên tất cả các lĩnh vực; “nó lấy vũ lực ta không sợ. Nó 

lấy chính trị, ta không mắc mưu. Nó lấy kinh tế phong tỏa, thì ta lấy kinh 

tế ta đánh nó” (tr. 72-73); vừa tiêu thổ kháng chiến để địch không thể lấy 

của ta đánh lại ta, vừa thi đua tăng gia sản xuất để tự lực cánh sinh. 

Để từng bước đánh thắng kẻ thù đang âm mưu đánh nhanh, thắng 

nhanh đòi hỏi phải có đường lối, phương châm đúng đắn, khoa học, phải 

có cách đánh sáng tạo; vừa phát huy lợi thế của ta, vừa kiềm chế mặt 

mạnh của địch. Người nói rõ: “Địch muốn dùng cách đánh mau, thắng 

mau. Nếu chiến tranh kéo dài, hao binh tổn tướng, chúng sẽ thất bại. 

Vậy ta dùng chiến lược trường kỳ kháng chiến, để phát triển lực lượng, 

tăng thêm kinh nghiệm... 

Thế địch như lửa. Thế ta như nước. Nước nhất định thắng lửa” (tr. 179). 

Người phân tích: Thực dân Pháp có xe tăng, đại bác thì ta phá đường không 

cho chúng cơ động nhanh; chúng đánh ban ngày thì ta ẩn tránh để đánh 

chúng ban đêm; chúng có máy bay thì ta đào hầm hào; nó trên trời, ta 

dưới đất; chúng dùng trận địa chiến thì ta dùng chiến tranh du kích; 

chúng muốn chớp nhoáng thì ta trường kỳ... Nói tóm lại, thực dân Pháp 

muốn lấy ưu thế tiền bạc, vũ khí, quân đội nhà nghề đánh ta thì ta lấy 

thiên thời, địa lợi, nhân hòa, lấy lực lượng đoàn kết cả dân tộc để đánh 

lại và thắng chúng. Vì thế, ta nhất định thắng, địch nhất định thua. 

Để đưa sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc từng bước giành thắng lợi, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và thường xuyên chăm lo công 

tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên 

nhằm nâng cao năng lực tổ chức, lãnh đạo của Đảng cầm quyền lãnh đạo 

sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. 

Nổi bật trong tập 5 là những bức thư của Người: Thư gửi các đồng chí 
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Bắc Bộ; Thư gửi các đồng chí Trung Bộ; Chủ nghĩa cá nhân và đặc biệt là 

tác phẩm Sửa đổi lối làm việc. Trong các tác phẩm này, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh khẳng định: “Cuộc trường kỳ kháng chiến này tức là dân tộc cách 

mệnh đến trình độ tối cao. Trong lúc này tư tưởng và hành động của mỗi 

một đồng chí rất có quan hệ đến toàn quốc. Nếu một người sơ suất, một việc 

sơ suất là có thể hỏng việc to; sai một ly đi một dặm” (tr. 87). Người biểu 

dương những ưu điểm của cán bộ, đảng viên, đồng thời nghiêm khắc phê 

bình những khuyết điểm, những biểu hiện lệch lạc, yếu kém của cán bộ 

Đảng và các cấp chính quyền, đoàn thể như bè phái, hẹp hòi, địa phương 

chủ nghĩa, vô tổ chức, vô kỷ luật - những “căn bệnh” có hại đến sự nghiệp 

kháng chiến, kiến quốc, có hại đến uy tín của Đảng và chính quyền cách 

mạng. Người yêu cầu: “Phải sửa đổi lối làm việc của Đảng” và nhấn mạnh: 

“Đảng ta hy sinh tranh đấu, đoàn kết, lãnh đạo nhân dân, tranh lại thống 

nhất và độc lập. Công việc đã có kết quả vẻ vang.  

Nhưng, nếu mỗi cán bộ, mỗi đảng viên làm việc đúng hơn, khéo hơn, thì 

thành tích của Đảng còn to tát hơn nữa” (tr. 272). Mỗi cán bộ, đảng viên 

phải sửa chữa các khuyết điểm như chủ quan, kém lý luận hoặc lý luận 

suông, xa rời thực tế, cá nhân chủ nghĩa cục bộ, bản vị. Phải hiểu rõ: “Muôn 

việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “cán bộ là cái gốc 

của mọi công việc”, “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”; “phải 

hiểu cán bộ”, “phải cất nhắc cán bộ một cách cho đúng”; phải “khiến cho cán 

bộ có gan phụ trách, có gan làm việc”; phải đặc biệt chú trọng bồi dưỡng đạo 

đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Người viết: “Cũng như sông thì có 

nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có 

gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù 

tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” (tr. 292). Trong tác phẩm 

Sửa đổi lối làm việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát 12 điều về Tư cách 

của đảng chân chính cách mạng (tr. 289-290). Trong 12 điều ấy phải đặc 

biệt chú trọng việc thực hiện tự phê bình và phê bình, phải củng cố và giữ 

vững mối liên hệ giữa Đảng với quần chúng. Người viết: “Nói về Đảng, một 

Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có 

gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có 

khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi 


